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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
SV là một nguồn lực lớn đóng góp cho sự phát

triển tương lai của đất nước. Trong quá trình đào tạo
đội ngũ này, Đảng và nhà nước không ngừng quan
tâm thích đáng đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Quan điểm của Đảng ta là đặt con người vào vị trí
trung tâm, khơi dậy mọi tiềm năng của mỗi cá nhân
và cả cộng đồng dân tộc, kết hợp hài hoà giữa phát
triển kinh tế với phát triển văn hoá xã hội, giữa đời
sống vật chất và đời sống tinh thần.

Nhưng một thực tế đang xảy ra hiện nay đó là SV
tại trường ĐH TDTT TP.HCM đang gặp phải rất
nhiều khó khăn trong việc định hướng nghề nghiệp
sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó vẫn chưa có nhiều
công trình nghiên cứu tìm hiểu thực tế các bạn SV

bị tác động bởi các yếu tố nào trước định hướng
chọn nghề. Việc xác định được các yếu tố này có ý
nghĩa thực tiễn đối với công tác đào tạo của nhà
trường, đảm bảo chất lượng SV phù hợp với công
việc và có ích cho xã hội. Từ thực tế trên, chúng tôi
chọn “Thực trạng định hướng việc làm sau tốt
nghiệp của sinh viên trường Đại học Thể dục thể
thao thành phố Hồ Chí Minh”.

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp
sau: đọc, phân tích, tổng hợp tài liệu, điều tra xã hội
học và toán học thống kê trên phần mềm SPSS 22.0.

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
2.1. Thực trạng định hướng việc làm sau tốt

nghiệp của SV trường ÑH TDTT TP HCM
Nghề nghiệp muốn làm sau khi tốt nghiệp:
Khảo sát về nghề nghiệp mong muốn sau khi tốt

nghiệp cho thấy kết quả này phù hợp với việc lựa
chọn ngành học của SV. 32.8% SV muốn làm huấn
luyện viên (HLV).

Thực trạng định hướng việc làm sau tốt nghiệp
của sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao

thành phố Hồ Chí Minh 
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Xếp thứ 2 trong các nghề nghiệp được liệt kê là
giảng viên/giáo viên (chiếm 32.2%). Ở vị trí thứ 3 là
cán bộ thể dục thể thao (TDTT) (chiếm 15.1%). Bác
sĩ, nhân viên y tế ngành TDTT chiếm 3.1%. SV lựa
chọn ngành nghề ngoài lĩnh vực TDTT chiếm 6.2%
(biểu đồ 1).

Đối tượng trao đổi, tham khảo ý kiến khi lựa chọn
nghề nghiệp: 

Hầu hết các bạn SV lựa chọn đối tượng trao đổi,
tham khảo ý kiến về việc lựa chọn nghề nghiệp là
cha mẹ hoặc người thân trong gia đình với tỷ lệ cao
nhất chiếm 47.3%. Xếp thứ 2 là quyết định của bản
thân chiếm 35.4%.  Đối tượng là các thầy cô giáo làm
công tác hướng nghiệp/cố vấn học tập được lựa chọn
ở vị trí thứ 3 với 10.2% (biểu đồ 2).

Điều này cho thấy số lượng SV được bố mẹ góp
ý/cần sự định hướng từ cha mẹ, gia đình là khá cao.
Có thể giải thích việc định hướng này xuất phát từ
quan niệm cũ phần lớn trong các gia đình Việt Nam

vẫn muốn con cái theo nghề của mình hoặc thông qua
các mối quan hệ của họ để xin việc cho con cái. Việc
lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng và sở
thích của SV phải xuất phát từ chính cá nhân đó là
nhân tố quyết định sự thành công trong công việc vì
thành công chỉ có thể đến từ niềm đam của chính bản
thân SV.

Yếu tố dẫn dắt quyết định lựa chọn nghề nghiệp
Nghiên cứu tìm hiểu đến các yếu tố dẫn dắt đến

quyết định chọn nghề của SV; thấy rằng phần lớn SV
ý thức được năng lực của bản thân và dựa vào đó làm
yếu tố để lựa chọn nghề nghiệp (chiếm 27.3%). Yếu
tố nhu cầu, hứng thú và sự hiểu biết của bản thân đối
với nghề định chọn xếp vị trí thứ 2 với 22.6%. Mối
quan hệ xã hội có mức độ tác động ở vị trí thứ 3
(chiếm 19.1%). Cha mẹ (gia đình) ở mức tác động thứ
4 (chiếm 12.5%). Thấp nhất là các phương tiện thông
tin đại chúng (truyền hình, sách báo, internet...) với
5.3 SV lựa chọn (biểu đồ 3)

Biểu đồ 1. Nghề nghiệp mong muốn sau khi tốt nghiệp

Biểu đồ 2. Đối tượng trao đổi, tham khảo ý kiến khi lựa chọn nghề nghiệp

Biểu đồ 3. Yếu tố dẫn dắt quyết định lựa chọn nghề nghiệp

Tỷ lệ %

Tỷ lệ %

Tỷ lệ %
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Yếu tố “mối quan hệ xã hội” thực sự là một yếu
tố rất quan trọng trong mọi lĩnh vực khác của đời
sống, không chỉ riêng các bạn SV mới ra trường. Yếu
tố này ảnh hưởng đến mức độ lựa chọn nghề ở vị trí
thứ 3, điều này chứng tỏ nhận thức của SV như hiện
nay là rất vững vàng, tự lực vươn lên và có quan hệ
ngoại giao tốt chính là điều kiện cần có trong thời
buổi kinh tế thị trường hiện nay.

Quyết định khi đã tốt nghiệp mà vẫn chưa có việc làm
Khi đã tốt nghiệp mà vẫn chưa có việc làm,

34.7% SV rơi vào trạng thái lo lắng vì sẽ lãng phí
thời gian vô ích. 25.2% SV có định hướng khác khi
chưa tìm được việc khi ra trường. Tuy nhiên thì cũng
có đến 22.9% suy nghĩ tích cực và không lo lắng vì
có thêm nhiều thời gian để tìm hiểu và lựa chọn cho
chắc chắn. 11.5% SV sẽ học tiếp cao học/văn bằng
2/chương trình đào tạo khác. Thấp nhất là số SV

hoàn toàn yên tâm vì đó là việc của bố mẹ với 5.7%
(biểu đồ 4).

25.2% SV có định hướng khác khi chưa tìm được
việc khi ra trường. Đây có lẽ là số SV nằm trong
nhóm không thích ngành học hiện tại của mình mà
nghiên cứu khảo sát. Trong những năm trở lại đây, số
lượng SV của trường tốt nghiệp và chuyển sang
hướng làm kinh tế và thích công việc buôn bán, kinh
doanh sau khi ra trường không phải là ít. Thực tế cho
thấy, nếu khéo léo vận dụng kết hợp thể thao và kinh
tế, các cá nhân sẽ thành công rất cao trong lĩnh vực
này. Điều này cho thấy biểu hiện của sự thay đổi này
rõ ràng là sự biến đổi xã hội, sự cạnh tranh trên thị
trường lao động việc làm đã làm cho họ có những
chuyển hướng khác để tham gia vào thị trường lao
động với những ngành nghề họ yêu thích hoặc đáp
ứng nhu cầu của học trong xã hội.

Biểu đồ 4.  Quyết định khi đã tốt nghiệp mà vẫn chưa có việc làm

Bảng 1. Những vấn đề quan tâm khi lựa chọn nghề nghiệp

 

TT Nội dung Trung bình Độ lệch chuẩn 

1 Thu nhập phù hợp với nguyện vọng 3.81 0.12 

2 Vị trí xã hội của nghề nghiệp 3.35 0.05 

3 Có khả năng tự khẳng định mình   3.04 0.16 

4 Phù hợp với ngành nghề đào tạo 2.97 1.01 

5 Có điều kiện tiếp xúc rộng rãi   2.92 0.32 

6 Nhu cầu làm việc tại thành phố 2.86 0.40 

7 Có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp   2.73 0.94 

8 Năng lực cá nhân   2.63 0.19 

9 Làm công việc có ích cho xã hội  2.53 0.07 

10 Nhu cầu làm việc trong cơ quan nhà nước   2.51 0.26 

11 Nhu cầu làm việc tự do 2.38 0.08 

12 Ôn luyện kiến thức thông qua việc làm 2.37 0.37 

13 Môi trường làm việc linh hoạt, năng động 2.32 0.99 

14 Định hướng từ cha mẹ, gia đình   2.3 0.19 

16 Có cơ hội học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 2.2 0.64 

Tỷ lệ %
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Những vấn đề quan tâm khi lựa chọn nghề nghiệp
Có rất nhiều vấn đề quan tâm khi lựa chọn 1 nghề

nghiệp, qua thống kê từ các nghiên cứu và sử dụng
câu hỏi mở, nghiên cứu thấy rằng có 16 yếu tố ảnh
hưởng đến quá trình chọn nghề. Mức độ ảnh hưởng
cụ thể như sau:

Qua bảng thống kê cho thấy, top 5 yếu tố tác động
đến việc định hướng nghề của SV là thu nhập phù

hợp với nguyện vọng (x– = 3.81 ±0.12); vị trí xã hội
của nghề nghiệp (x– = 3.35 ±0.05); có khả năng tự
khẳng định mình (x– = 3.04 ±0.16); phù hợp với ngành
nghề đào tạo (x– = 2.97 ±1.01); có điều kiện tiếp xúc
rộng rãi (x– = 2.92 ±0.32). Như vậy, khi chọn một
nghề, SV trường ĐH TDTT TP.HCM cũng quan tâm
đến các vấn đề về thu nhập và điều kiện cơ hội mở
rộng quan hệ. Đây là một xu hướng chung trong việc

Bảng 2. Các yếu tố tác động đến việc định hướng nghề của SV

 

TT Nội dung Trung bình Độ lệch chuẩn 

1 Không biết bản thân có thể làm được nghề gì 4.56 .665 

2 Không xác định được năng lực, hứng thú, sở trường với nghề nào 4.43 .752 

3 Lo lắng về việc làm sau khi ra trường 4.17 .963 

4 Lo lắng về thu nhập và sự ổn định của nghề 3.71 .914 

5 Không biết thông tin đầy đủ về nghề 3.59 .955 

6 Thích một lúc nhiều nghề 3.58 1.027 

7 Chọn được nghề nhưng năng lực hạn chế 3.53 .930 

8 Không biết ý nghĩa xã hội của nghề 3.49 1.005 

9 Chọn được nghề nhưng gia đình không ủng hộ vì lý do kinh tế 3.45 .922 

10 Công tác hướng nghiệp không hiệu quả 3.34 .906 

11 Không được tư vấn nghề 3.30 1.185 

Bảng 3.  Yếu tố tác động đến việc định hướng nghề của SV theo giới tính

TT Yếu tố Giới tính Trung bình Độ lệch 
chuẩn p 

Nam 3.33 1.16 
1 Không được tư vấn nghề 

Nữ 3.24 1.22 
.37 

Nam 4.47 .63 
2 Không biết bản thân có thể làm được nghề gì 

Nữ 4.54 .71 
.61 

Nam 3.36 .90 
3 Công tác hướng nghiệp không hiệu quả 

Nữ 3.33 .90 
.69 

Nam 3.61 .92 
4 Không biết thông tin đầy đủ về nghề 

Nữ 3.56 1.00 
.60 

Nam 3.47 1.01 
5 Không biết ý nghĩa xã hội của nghề 

Nữ 3.53 .98 
.48 

Nam 3.56 1.04 
6 Thích một lúc nhiều nghề 

Nữ 3.61 1.00 
.54 

Nam 3.51 .94 
7 Chọn được nghề nhưng năng lực hạn chế 

Nữ 3.55 .91 
.64 

Nam 4.57 .73 
8 Không xác định được năng lực, hứng thú, sở trường với nghề nào 

Nữ 4.37 .78 
.12 

Nam 3.47 .94 
9 Chọn được nghề nhưng gia đình không ủng hộ vì lý do kinh tế 

Nữ 3.42 .88 
.55 

Nam 4.21 .92 
10 Lo lắng về việc làm sau khi ra trường 

Nữ 4.10 1.02 
.16 

Nam 3.70 .91 
11 Lo lắng về thu nhập và sự ổn định của nghề 

Nữ 3.73 .90 
.73 

Nam .91 1.65 
12 Yếu tố khác 

Nữ 1.69 2.02 
.15 
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chọn lựa nghề của xã hội.
Trong thực tế xã hội ta thấy rất nhiều trường hợp

SV tốt nghiệp đại học, có người học giỏi nhưng vẫn
chịu thất nghiệp do nhiều nguyên nhân, ngược lại
cũng có nhiều người học lực chỉ trung bình nhưng dễ
dàng xin được việc làm sớm có thể do gia đình có
điều kiện kinh tế, bố mẹ có chức quyền.... cùng với
sự may mắn. Trong xã hội hiện nay vẫn tồn tại hiện
tượng “chạy việc” đây cũng là nguyên nhân dẫn đến
hiện tượng nhiều SV tuy giỏi nhưng không có việc
làm do gia đình không có điều kiện kinh tế hoặc
không có quan hệ xã hội tốt. Nhìn chung cơ hội việc
làm luôn tạo ra đối với những người có năng lực,
năng động và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

2.2. Các yếu tố tác động đến việc định hướng
nghề của SV 

Có 11 yếu tố tác động đến định hướng nghề của
SV. Trong đó, 3 yếu tố tác động nhiều nhất đến định
hướng nghề của SV là “không biết bản thân có thể
làm được nghề gì” (x– = 4.56 ±.66), không xác định
được năng lực, hứng thú, sở trường với nghề nào (x–
= 4.43 ±.75); lo lắng về việc làm sau khi ra trường (x–
= 417 ±.96).

Nghiên cứu tiến hành tìm hiểu các ảnh hưởng yếu
tố tác động đến việc định hướng nghề của SV theo
các yếu tố về giới tính, khóa học và ngành học.

Giới tính: đối với các yếu tố tác động đến việc
định hướng nghề của SV, SV nữ bị tác động nhiều
nhất ở yếu tố “không biết bản thân có thể làm được
nghề gì” (x– = 4.54 ±0.74).  SV nam bị tác động nhiều
nhất bởi yếu tố “không xác định được năng lực, hứng
thú, sở trường với nghề nào” (x– = 4.54 ±0.73). Sự
khác biệt này chưa có ý nghĩa thống kê với p > 0.05.

Khóa học: trong 11 yếu tố tác động đến việc định
hướng nghề của SV theo khóa học, có sự khác biệt có

ý nghĩa thống kê ở yếu tố “lo lắng về thu nhập và sự
ổn định của nghề” với p < 0.05. Trong đó, khóa 37 bị
ảnh hưởng nhiều hơn khóa 38, 39 và 40.

Đối với SV năm nhất (khóa 40), các bạn bị ảnh
hưởng nhiều bởi yếu tố “không biết ý nghĩa xã hội
của nghề” (x– = 4.50 ±1.0), “không biết bản thân có
thể làm được nghề gì” (x– = 4.14 ±0.73), “thích một
lúc nhiều nghề” (x– = 4.44 ±1.0). 

Đối với SV năm 2 (khóa 39) các bạn bị ảnh hưởng
bởi 3 yếu tố chính: không xác định được năng lực,
hứng thú, sở trường với nghề nào (x– = 4.5 ±0.05),
thích một lúc nhiều nghề (x– = 4.21 ±0.88), không biết
bản thân có thể làm được nghề gì (x– = 4.61 ±0.92). 

Ở SV năm 3 (khóa 38) bị ảnh hưởng nhiều nhất
bởi yếu tố “không được tư vấn nghề” (x– = 4.14
±0.52); “công tác hướng nghiệp không hiệu quả” (x–
= 4.58 ±0.13); “lo lắng về việc làm sau khi ra trường”
(x– = 4.38 ±0.32). 

Ở SV năm cuối (khóa 37) bị ảnh hưởng nhiều nhất
bởi yếu tố “chọn được nghề nhưng năng lực hạn chế”
(x– = 4.55 ±0.73); “lo lắng về việc làm sau khi ra
trường” (x– = 4.19 ±0.82); “lo lắng về thu nhập và sự
ổn định của nghề” (x– = 4.41 ±0.39).

Ngành học: 
Có sự khác biệt trong mức độ tác động của các

yếu tố đến định hướng nghề của SV các khoa. Sự
khác biệt mang ý nghĩa thống kê ở các yếu tố:
“không được tư vấn nghề”, “công tác hướng nghiệp
không hiệu quả”, “không biết thông tin đầy đủ về
nghề”, “không biết ý nghĩa xã hội của nghề”, “thích
một lúc nhiều nghề”, “chọn được nghề nhưng năng
lực hạn chế”, “không xác định được năng lực, hứng
thú, sở trường với nghề nào”, “chọn được nghề nhưng
gia đình không ủng hộ vì lý do kinh tế”, “lo lắng về
việc làm sau khi ra trường”, và “lo lắng về thu nhập

Bảng 4.  Yếu tố tác động đến việc định hướng nghề của SV theo khóa học

Khóa học 
TT Yếu tố 

Khóa 37 Khóa 38 Khóa 39 Khóa 40 
p 

1 Không được tư vấn nghề 3.19 4.58 3.24 3.42 .36 
2 Không biết bản thân có thể làm được nghề gì 3.54 3.35 4.61 4.14 .56 
3 Công tác hướng nghiệp không hiệu quả 3.34 4.14 3.36 3.34 .99 
4 Không biết thông tin đầy đủ về nghề 3.67 3.49 3.66 3.60 .43 
5 Không biết ý nghĩa xã hội của nghề 3.51 3.49 3.52 4.50 .88 
6 Thích một lúc nhiều nghề 3.61 3.54 4.21 4.44 .29 
7 Chọn được nghề nhưng năng lực hạn chế 4.55 3.52 3.52 3.53 .99 
8 Không xác định được năng lực, hứng thú, sở trường với nghề nào 3.63 3.18 4.50 3.47 .53 
9 Chọn được nghề nhưng gia đình không ủng hộ vì lý do kinh tế 3.44 3.51 3.43 3.42 .83 

10 Lo lắng về việc làm sau khi ra trường 4.19 4.38 3.69 3.75 .88 
11 Lo lắng về thu nhập và sự ổn định của nghề 4.41 3.72 3.94 3.50 .01 
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và sự ổn định của nghề”.
Đối với huấn luyện thể thao, SV bị ảnh hưởng

nhiều nhất bởi 3 yếu tố: “không biết bản thân có thể
làm được nghề gì” (x– =4.57 ±0.21); “không xác định
được năng lực, hứng thú, sở trường với nghề nào” (x– =
4.45 ±0.82); “lo lắng về việc làm sau khi ra trường” (x–
= 4.07 ±0.14).

Đối với GDTC, SV bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi 3
yếu tố: “không biết bản thân có thể làm được nghề gì”
(x– = 4.56 ±0.19); “không xác định được năng lực, hứng
thú, sở trường với nghề nào” (x– = 4.48 ±0.24); “lo lắng
về việc làm sau khi ra trường” (x– = 4.24 ±16).

Đối với quản lý thể thao, SV bị ảnh hưởng nhiều
nhất bởi 3 yếu tố: “không biết thông tin đầy đủ về
nghề” (x– = 4.55 ±0.5); “thích một lúc nhiều nghề” (x–
= 4.36 ±0.18); “lo lắng về việc làm sau khi ra trường”
(x– = 4.36 ±0.13).

Đối với y sinh học, SV bị ảnh hưởng nhiều nhất
bởi 3 yếu tố: “không biết bản thân có thể làm được
nghề gì” (x– = 4.5 ±0.11); “chọn được nghề nhưng
năng lực hạn chế” (x– = 4.00 ±0.16); “không xác định

được năng lực, hứng thú, sở trường với nghề nào” (x–
= 4.00 ±0.07).

3. KẾT LUẬN 
Khảo sát về nghề nghiệp mong muốn sau khi tốt

nghiệp cho thấy kết quả này phù hợp với việc lựa
chọn ngành học của SV. Tuy nhiên nếu khi ra trường
vẫn chưa tìm được việc làm, phần lớn SV rơi vào
trạng thái lo lắng vì sẽ lãng phí thời gian vô ích. Hầu
hết SV ý thức được năng lực của bản thân, khi lựa
chọn nghề nghiệp họ rất quan tâm đến vấn đề thu
nhập của nghề. Đối tượng trao đổi, tham khảo ý kiến
về việc lựa chọn nghề nghiệp là Cha mẹ hoặc người
thân trong gia đình. Khi lựa chọn nghề sinh thu nhập
phù hợp với nguyện vọng

Ba yếu tố tác động nhiều nhất đến định hướng
nghề của SV là “không biết bản thân có thể làm được
nghề gì”, không xác định được năng lực, hứng thú, sở
trường với nghề nào; lo lắng về việc làm sau khi ra
trường. Có sự khác biệt ở một số yếu tố ảnh hưởng
đến định hướng nghề nghiệp giữa các khóa học,
ngành học và giới tính. 

Bảng 5.  Yếu tố tác động đến việc định hướng nghề của SV theo ngành học

Ngành học 
TT Yếu tố 

HLTT GDTC QLTT YSH 
p 

1 Không được tư vấn nghề 3.61 3.48 3.01 3.64 .00 
2 Không biết bản thân có thể làm được nghề gì 4.57 4.56 3.86 4.50 .98 
3 Công tác hướng nghiệp không hiệu quả 3.19 3.37 3.71 3.44 .00 
4 Không biết thông tin đầy đủ về nghề 3.51 3.58 4.55 3.67 .02 
5 Không biết ý nghĩa xã hội của nghề 3.42 3.44 3.75 3.72 .03 
6 Thích một lúc nhiều nghề 3.56 3.48 4.36 3.83 .03 
7 Chọn được nghề nhưng năng lực hạn chế 3.52 3.44 3.68 4.00 .03 
8 Không xác định được năng lực, hứng thú, sở trường với nghề nào 4.45 4.48 3.84 4.00 .04 
9 Chọn được nghề nhưng gia đình không ủng hộ vì lý do kinh tế 3.26 3.51 3.87 3.44 .00 

10 Lo lắng về việc làm sau khi ra trường 4.07 4.24 4.36 3.89 .03 
11 Lo lắng về thu nhập và sự ổn định của nghề 3.87 3.56 3.60 3.78 .00 
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